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Tóm tắt  
Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt 

ngang với cỡ mẫu là 427 người đã được thưc hiện tại 
Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội năm 2007 nhằm xác định tỷ lệ mất răng ở người 
cao tuổi. Với các tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức y 
tế thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mất 
răng chung là 81,73% trong đó nhóm tuổi 60-64 là 
65,38%; nhóm tuổi 65-74 là 80,79%;  nhóm trên 75 
tuổi là 97,26% và số răng mất trung bình ở một người 
là 10,13 chiếc và tình trạng răng mất gia tăng theo 
tuổi. Như vậy tỷ lệ mất răng là cao hơn so với kết quả 
điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc năm 2000. 

Từ khóa:  Người cao tuổi, răng mất, tình trạng mất 
răng. 

Summary 
Methods:A cross section study with sample size of 

427 old persons was conducted in Nghia Tan square, 
Cau Giay district, Hanoi, 2007 to describe the 
edentulism in that community. The indicator and 
criteries of missing teeth were following the WHO 
standars. 

 Results showed that the general missing teeth 
prevalence was 81.73%, of which 60-64, 65-74 age 
group and ≥75 years of age were 65.38, 80.79, 
97.26% respectively. The mean number of missing 
teeth for one people was 10.13 teeth and the mean 
number of missing teeth increased across age 
groups. In conclusion, the general missing teeth 
prevalence were higher than that of Vietnam national 
survey on dental health care conducted in 2000. 

Keywords: old people, missing teeth, edentulism. 
Đặt vấn đề 

ở Việt Nam, trong những năm gần đây tuổi thọ của 
người dân được nâng cao là thành quả của hàng loạt 
cải thiện về điều kiện kinh tế xã hội và công tác chăm 
sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, tuổi thọ cũng đặt ra những 
vấn đề lớn đó là giữ gìn và tăng cường sức khoẻ răng 
miệng bên cạnh các yêu cầu chăm sóc sức khoẻ toàn 
thân. Cũng như các đối tượng khác, tình hình mắc các 
bệnh răng miệng của người cao tuổi ở nước ta còn cao 
do ý thức giữ gìn vệ sinh răng miệng còn thấp, nhân 
lực và phương tiện chăm sóc của ngành y tế cho chăm 
sóc răng miệng còn thiếu, hơn nữa hoàn cảnh kinh tế 
và thu nhập thấp cũng làm cho người cao tuổi trở thành 
một đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt của các 
chương trình chăm sóc cộng đồng. 

Các cuộc điều tra về sức khoẻ răng miệng người 
từ 55 và 60 tuổi trở lên được tiến hành ngày một nhiều 
ở khắp nơi trên thế giới. Các nghiên cứu đã phân tích, 
mô tả các hiện tượng sức khoẻ răng miệng nổi bật ở 
người cao tuổi, trong đó sâu răng và viêm quanh răng 
là hai bệnh phổ biến có tỉ lệ và số trung bình mắc rất 
cao ở những người còn răng và được coi là những 
nguyên nhân chính dẫn tới mất răng 

ở Việt Nam, điều tra năm 1989-1990 và năm 
2000 trên toàn quốc đã đánh giá tình trạng sức khoẻ 
và nhu cầu chăm sóc răng miệng nói chung nhưng 
chưa cụ thể về nhu cầu của người cao tuổi. Các 
nghiên cứu về bệnh lý răng miệng ở người cao tuổi 
còn ít, chương trình chăm sóc sức khoẻ răng miệng 
ban đầu còn ít tiếp cận được đến đối tượng người cao 
tuổi.  

 Nghĩa Tân là một phường của quận Cầu Giấy, nơi 
giáp ranh giữa nội và ngoại thành của thành phố Hà 
Nội. Số lượng người cao tuổi chiếm khoảng 10% dân 
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số của phường. Đại bộ phận là cán bộ công chức đã 
nghỉ hưu. Vậy tình hình sức khoẻ răng miệng ở địa 
bàn này như thế nào? Có khác biệt gì so với các khu 
vực khác trên địa bàn thành phố và các tỉnh khác 
không? 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi thực 
hiện đề tài: tình trạng mất răng ở người cao tuổi 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội, với mục tiêu sau: mô tả tình trạng mất răng ở 
người cao tuổi phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Người từ 60 tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
- Còn đủ sức khỏe, minh mẫn và đồng ý tham gia 

vào nghiên cứu. 
2. Địa điểm và thời gian thực hiện đề tài 
- Địa điểm: Trường Đại học Răng Hàm Mặt - 

Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia và phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Thời gian: từ tháng 3/2007 đến tháng 10/2007. 
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thiết kế mẫu 
Nghiên cứu là nghiên cứu cắt ngang mô tả, không 

can thiệp. 
Phân làm 3 tầng theo 3 độ tuổi, để tiện cho việc 

xây dựng tuổi cho các mẫu, chúng tôi quy định phân 
tầng tuổi nghiên cứu như sau: 

- Nhóm 60-64 tuổi: có ngày sinh trong năm 1943-
1947 

- Nhóm 65-74 tuổi: có ngày sinh trong năm 1933-
1942 

- Nhóm trên 75 tuổi: có ngày sinh trong năm 1932 
trở về trước. 

3.2. Cỡ mẫu  
Được tính dựa theo công thức:  
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n: cỡ mẫu 
p: tần suất mắc bệnh tại cộng đồng. Theo điều tra 

của Phạm Văn Việt (2004) trên địa bàn thành phố Hà 
Nội, tỉ lệ sâu răng của người cao tuổi là 55,06%.  ở 
đây lấy p = 0,6ứ. 

  q = 1- p: tỉ lệ không mắc.   
  : độ chính xác tương đối được chọn là 0,2 
 α: mức ý nghĩa thống kê. ở đây α = 0,05 
Z1-α/2 = 1,96 giá trị thu được từ bảng Z tương ứng 

với giá trị α đã chọn 
Nếu lấy hệ số ảnh hưởng của thiết kế là 2 (design 

effect) thì: n = 64 x 2 = 128 
Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cho mỗi tầng tuổi là 128 

đối tượng. Tính cỡ mẫu cho 3 tầng tuổi 60 - 64; 65 - 
74 và  75 thì cỡ mẫu toàn bộ sẽ là 128 x 3 = 384 đối 
tượng. Thực tế khám 427 người bao gồm 212 nam và 

215 nữ.  Như vậy, đảm bảo lớn hơn cỡ mẫu đã tính. 
3.3.  Các bước tiến hành 
Các bước tiến hành gồm: 
- Liên hệ với chính quyền địa phương và hội người 

cao tuổi phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội. 

- Tập huấn cán bộ điều tra về cách thức khám và 
cách ghi phiếu khám. 

- Khám đánh giá bệnh sâu răng, tình trạng mất 
răng bằng dụng cụ khám và theo phiếu thu thập 
thông tin. 

3.4. Phương pháp thu thập số liệu 
- Khám bằng dụng cụ chuyên khoa dưới ánh sáng 

tự nhiên hoặc ánh sáng đèn điện đủ để phát hiện tổn 
thương bệnh lý. 

- Khay dụng cụ gồm: gương, gắp, thám trâm. 
- Người khám: là các bác sỹ chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt (học viên lớp cao học II, trường Đại học 
Răng Hàm Mặt, Hà Nội)  

* Đội điều tra gồm 12 người: 6 điều tra viên, 6 thư 
kí ghi chép. 

* Đội được tập huấn kĩ các tiêu chuẩn đánh giá 
lâm sàng và cách ghi nhận tình trạng mất răng. 

* Cách khám:  
Khám cùng một cách thức cho mỗi cá thể, không 

nên chỉ khám kỹ với người có nhiều răng sâu và qua 
loa với người có ít hoặc không có răng sâu. 

Khám từng phần theo thứ tự nhất định: 
Thí dụ: theo thứ tự từ  R11 - 18, R21 - 28, R38 - 

31, R41 - 48.  
Nên khám toàn diện cho mỗi răng, mỗi răng khám 

theo thứ tự: mặt nhai (cắn), mặt lưỡi (mặt trong), mặt 
má (mặt ngoài), mặt gần, mặt xa. 

Khám tất cả các mặt của mỗi răng rồi đọc mã số 
của răng đã khám cho người ghi chép.  

Ghi chép vào phiếu khám theo mẫu của WHO. 
* Ghi nhận tình trạng răng: 
   Các mã số: 
Mã số            Tình trạng 

                     0                   Lành mạnh 
               1                    Sâu 

                     2                   Trám có sâu 
                     3                   Trám tốt (trám và không sâu) 
                     4                   Mất do sâu 
                     5                   Mất do lý do khác 
                     6                   Bít hố rãnh 
                     7                   Trụ cầu, mão, veneer, implant 
                     8                   Răng chưa mọc 
                     T                   Răng chấn thương 
                     9                   Không ghi nhận được 

3.5. Xử lý và phân tích dữ kiện 
Các phiếu khám được kiểm tra trong ngày, điều 

chỉnh các sai sót (nếu có) ngay cuối buổi khám. 
Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 10.00 để xử 

lý số liệu, các test thống kê 2, so sánh trung bình, 
phương sai. 

Kết quả nghiên cứu 
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Bảng 1. Số lượng và tỉ lệ đối tượng nghiên cứu còn và mất răng 
Số người khám còn 

răng 
Số người  còn đủ 32 

răng 
Số người  còn ≥ 20R Số người  mất  toàn bộ 

1 hàm 
Số người  mất toàn bộ 

2 hàm Nhóm tuổi 
n % n % n % n % n % 

60- 64 (n=130) 130 100,0 45 34,62 97 74,62 4 3,08 0 0,00 
65- 74 (n=151) 147 97,35 29 19,21 93 61,59 5 3,31 4 2,65 
 75 (n=146) 138 94,52 4 2,74 66 45,21 16 11,95 8 5,48 

Tổng cộng (n=427) 415 97,19 78 18,27 256 59,95 25 5,85 12 2,81 
 
Tình trạng còn và mất răng của 427 đối tượng từ 

60 tuổi trở lên. Số đối tượng còn đủ răng, còn 20 răng 
trở lên là 59,95%. Người mất toàn bộ răng ở một hàm 
trên hoặc dưới là 5,85%. Người mất toàn bộ răng ở cả 
hai hàm là 2,81%. 

Bảng 2. Tỉ lệ mất răng theo nhóm tuổi 
Nhóm tuổi Số người khám Số người mất R Tỉ lệ (%) 

60-64 130 85 65,38 
65-74 151 122 80,79 

Trên 75 146 142 97,26 
Tổng cộng 427 349 81,73 

p < 0,001 
Tỉ lệ mất răng ở người trên 60 tuổi là 81,73 %. 

Tuổi càng cao tỉ lệ mất răng càng tăng. Sự tăng này 
có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Có 97,26% người 
trên 75 tuổi bị mất răng. 

Bảng 3. Tỉ lệ mất răng theo vị trí  
Vị trí mất răng Số răng mất Tỉ lệ % Tổng 

Hàm trên 1661 46,99 
Hàm dưới 1874 53,01 

3535 R 
100% 

R hàm lớn 1693 47,89 
R hàm nhỏ 781 22,10 

R cửa, R nanh 1061 30,01 

3535 R 
100% 

Tỉ lệ mất răng ở vùng răng hàm nhiều hơn ở vùng 
răng cửa và nanh. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với p <0,05.  

Bảng 4. Số trung bình mất răng từng hàm của một 
người theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số răng mất 
Trung bình 

Trung bình mất 
răng hàm trên 

Trung bình mất 
răng hàm dưới 

60-64 6,62±5,65 3,32±3,94 2,23±2,42 
65-74 9,52±6,82 4,16±3,97 4,31±3,34 
 75 14,26±9,05 6,92±4,60 8,81±5,57 

Tổng số 10,13±8,00 4,77±4,33 5,36±4,53 
p < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Trung bình mỗi đối tượng nghiên cứu mất 10,13 
răng. Trung bình mất răng hàm trên là 4,77 răng; hàm 
dưới là 5,36 răng. Hàm dưới có số răng mất trung 
bình nhiều hơn hàm trên. Số răng mất ở mỗi hàm 
cũng tăng dần theo lứa tuổi. Sự tăng này có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,001. 

Bàn luận 
Tỉ lệ mất răng ở đối tượng trên 60 tuổi là 81,73% 

với số trung bình 10,13 răng mất/ người. Tuổi càng 
cao tỉ lệ mất răng càng tăng. Đặc biệt ở nhóm tuổi già 
trên 75 tuổi, có 97,26% đối tượng bị mất răng. Tỉ lệ 
người mất răng toàn bộ 1 hàm chiếm 5,85%. Mất 
răng toàn bộ 2 hàm chiếm 2,81%. 

Người cao tuổi, mất răng ở vùng răng hàm nhiều 

hơn mất răng ở vùng răng cửa. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p<0,05.  

Số răng mất trung bình cũng tăng lên theo tuổi: từ 
6,62 răng/người ở độ tuổi 60-64; 9,52 răng/người ở độ 
tuổi 65-74 và tăng lên đến 14,26 răng/người ở tuổi 
trên 75. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 
0,001. Mất răng toàn bộ cũng tăng từ 2,65% ở tuổi 
64-75 lên 5,48% ở tuổi trên 75. 

Như vậy, ở khoảng cách 3 nhóm tuổi với khoảng 
thời gian 25 năm số răng trung bình các đối tượng 
mất đã tăng lên gần 8 răng. Đây là con số cần được 
kiểm soát nhằm đảm bảo chức năng ăn nhai cho 
người cao tuổi. 

So sánh với kết quả điều tra toàn quốc của Trần 
Văn Trường, Lâm Ngọc ấn và Trịnh Đình Hải (2000) 
thì số răng mất trung bình mỗi người ở độ tuổi trẻ hơn 
(tuổi  45) là 6,64; tỉ lệ mất răng toàn bộ trên 0,3%; 
toàn bộ dưới là 0,6% và toàn bộ 2 hàm là 0,8% thì 
thấy kết quả nghiên cứu của chúng tôi đều cao hơn 
về cả tỉ lệ mất răng và số trung bình răng mất. So 
sánh này cho thấy sự gia tăng đáng kể tình trạng mất 
răng ở người cao tuổi, đáng để quan tâm. 

So sánh với kết quả điều tra của Phạm Văn Việt 
(Hà Nội, 2004) trên 850 đối tượng trên 60 tuổi thì số 
trung bình răng mất là 10,73; ở từng nhóm tuổi số 
răng mất tương ứng là 5,04 (60-64); 9,72 (65-74) và 
14,52 ( 75). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là phù 
hợp với kết quả của Phạm Văn Việt. Tuy nhiên, kết 
quả của chúng tôi có tỉ lệ mất răng toàn bộ 2 hàm 
thấp hơn so với nghiên cứu của Phạm Văn Việt 
(6,9%). Giải thích lí do này có thể do cỡ mẫu của 
chúng tôi còn nhỏ. Đối tượng nghiên cứu có trình độ 
học vấn, nghề nghiệp cũng khác do vậy thái độ chăm 
sóc răng miệng cũng có thể khác nhau. Để tìm hiểu 
nguyên nhân, chúng tôi cần thêm thời gian để mở 
rộng điều tra.  

So sánh với kết quả từ tổng quan tình hình các 
nghiên cứu quốc tế về mất răng ở mục 1.4.3 cho thấy 
số trung bình răng mất mỗi người và tỉ lệ người có mất 
răng toàn bộ 2 hàm từ độ tuổi 60 trở lên đều ở mức 
thấp. Giải thích điều này có lẽ vì ở nước ta tâm lí bệnh 
nhân rất sợ nhổ răng. Do vậy, nhiều răng lung lay đến 
độ 4 mà bệnh nhân vẫn không đồng ý nhổ. Còn ở các 
nước phát triển, việc nhổ răng là tuân theo chỉ định 
của thày thuốc. Hơn nữa ở nước ta, mạng lưới dịch vụ 
y tế chưa tốt, nhổ răng xong việc làm răng giả rất khó 
khăn về cả kinh tế và cả điều kiện dịch vụ. Đó cũng là 
một nguyên nhân làm bệnh nhân ngại nhổ răng. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thống kê tình 
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trạng mất răng do tất cả các nguyên nhân khác nhau 
như sâu răng, viêm quanh răng, sang chấn…Vì vậy 
chưa thống kê được tỉ lệ mất răng do từng nguyên 
nhân là bao nhiêu. Chúng tôi nghĩ rằng, những nghiên 
cứu sau cần tìm hiểu kỹ hơn tình trạng mất răng và 
nguyên nhân mất răng ở người cao tuổi. 

Như vậy: từ kết quả của nghiên cứu này và qua 
nhiều công trình điều tra trong nước và quốc tế khác 
đã cho thấy mất răng là tình trạng phổ biến ở người 
cao tuổi. Các thay đổi về tình trạng còn, mất răng 
theo tuổi đều có ý nghĩa thống kê với qui luật: Tuổi 
càng cao mất răng càng nhiều. Đối với người cao 
tuổi, việc giảm tỉ lệ mất răng lẻ tẻ và toàn bộ, nâng 
cao tỉ lệ người còn hàm răng đủ chức năng với số 
răng có từ 20 trở lên là mục tiêu phấn đấu của ngành 
nha khoa. Chỉ tiêu về SKRM cho người cao tuổi do 
TCYTTG đề ra là: đến năm 2000, 50% cá thể 65 tuổi 
trở lên có ít nhất 20 răng, số người không còn răng 
dưới 25%; đến 2010, lứa tuổi từ 65-74 có số người 
không còn răng dưới 5%; 70% cá thể có ít nhất 20 
răng còn chức năng. 

Kết luận 
Tình trạng mất răng nghiêm trọng mà nhiều đối 

tượng người cao tuổi không được làm phục hình: 
- Có 81,73% người  60 tuổi bị mất răng.  

- Số răng mất trung bình ở mỗi người là 10,13 
chiếc; hàm trên là 4,77 chiếc; hàm dưới là 5,36 chiếc. 

- Tỉ lệ mất răng toàn bộ 1 hàm là 5,85% và mất răng 
toàn bộ 2 hàm là 2,81%. 
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Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm các biến chứng ở bệnh nhân xơ gan 
 

Phạm quang cử 
Bệnh viện 19.8 

 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu phân tích tỷ lệ, đặc điểm biến chứng 

xơ gan  của 350 bệnh nhân xơ gan. Chẩn đoán bệnh  
xơ gan và biến chứng bằng lâm sàng, xét nghiệm và 
chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cho thấy bệnh nhân xơ 
gan có tuổi trung bình 55, 6 ± 10,3. Các yếu tố nguy 
cơ xơ gan gồm  nhiễm virut viêm gan B, C (58,8%) 
nghiện rượu (41,6%) Phân loại  xơ gan theo Child -
Pugh thấy    Child B, C có 85,9%. Các biến chứng xơ 
gan  thường gặp  là  chảy máu thực quản 40,2%, cổ 
chướng 66,8%  HC não gan  9,1% HC gan thận 
11,1% Nhiễm trùng các cơ quan (0,05-14,5%), sỏi 
mật  16%, loét dạ dày, tá tràng 12,2% và đái đường 
10,5%.Tỷ lệ XH thực quản, HC não gan không liên 
quan với mức độ  xơ gan. Tỷ lệ bệnh nhân có HC gan 
thận, ung thư gan ở giai đoạn  Child C cao hơn Child 
A và B. Tỷ lệ  ung thư gan cao ở bệnh nhân viêm gan 
B, C so với các nguy cơ khác. Cần theo dõi sát bệnh 
nhân xơ gan để phát hiện biến chứng   

Từ khóa: phân tích tỷ lệ, biến chứng xơ gan   
Summary:  
Researchers analyzed rates and characteristics of 

complications of cirrhosis of the 350 patients with 
cirrhosis. Diagnosis of cirrhosis  and complications  of 
cirrhosis  by clinical examination and diagnostic 
image. Results showed that patients with cirrhosis 

average age of 55.6 ± 10.3. The risk factors for 
cirrhosis include hepatitis B virus infection, C (58.8%) 
Chronic alcohol abuse (41.6%) classification of 
cirrhosis by Child-Pugh in Child B, C is 85.9%. The 
common complications of cirrhosis: esophageal 
bleeding was 40.2%, 66.8% Hepatic encephalopathy 
9.1% Hepatorenal syndrome 11.1%, infections  (0.05 
to 14.5 %), gallstones 16%, gastric, duodenum ulcer 
12.2% and diabetes 10.5%. Esophageal bleeding  
rate, Hepatic encephalopathy was not associated with 
liver cirrhosis level. The rate of patients with 
Hepatorenal syndrome, liver cancer at stage Child C 
higher than Child A and B. High rate of liver cancer in 
patients with hepatitis B and C compared to other 
threats. Should closely monitor patients with cirrhosis 
to detect complications. 

Keywords: analyzed rates,  complications of 
cirrhosis  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Xơ gan là bệnh lý phổ biến hiện nay bệnh tiến 

triển dần gây nhiều biến chứng nguy hiểm như cổ 
chướng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng, suy thận, 
hôn mê, ung thư... Khi xơ gan đã có biến chứng tiên 
lượng thường nặng và điều trị gặp rất nhiều khó 
khăn. Một bệnh nhân xơ gan có thể gặp nhiều biến 
chứng càng làm cho tiên lượng xấu hơn. Chúng tôi 


